TTYT THIỆU HÓA              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TYT THIỆU CÔNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO

Kết quả Tháng hành động năm 2018
 I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO:
. Sau khi nhận được công văn của TTYT huyện Thiệu Hóa về việc triển khai tháng hành động vì ATTP .

 - Trạm Y tế tham mưu cho UBND xã ngày 08/04/2018
-   Lập kế hoạch ngày 09 tháng 04 năm 2018 số 18/KH-BCĐ. Triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành VSATTP tháng hành động vì ATTP năm 2018 do đồng chí Chủ tịch UBND xã đã ký cùng ngày.

    Quyết định của Chủ tịch UBND số 05/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 V/v thành lập đoàn kiểm tra VSATTP  năm 2018 do địa phương thực hiện gồm có: PCT UBND, CB Văn hóa, Trạm y tế, trưởng công an, CB thú y, CB NN- VSMT.

 - Họp BCĐ vào ngày 11/04/2018, với nội dung:

 + Triển khai KH chỉ đạo của huyện, TTYT và thực hiện KH của Chủ tịch UBND xã.

+Công tác truyền thông do trạm y tế viết bài phát vào các ngày 15 đến 20 tháng 04 năm 2018 trên địa bàn toàn xã 

+Thời gian  tổ chức thanh tra, kiểm tra vào ngày 25 đến 29 tháng 04 năm 2018, do đoàn kiểm tra VSATTP xã thực hiện 

II. KẾT QUẢ:
1. Công tác thông tin truyền thông: 

           - Truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh: 10 lần

           - Treo băng zôn tuyên truyền về VSATTP: 02  cái.

           - Khẩu hiệu tư​ờng: ......... câu. 

           2. Tổ chức các đoàn kiểm tra:

           * Tổng số đoàn kiểm tra: 

              Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 01
3. Kết quả kiểm tra: 

Bảng 1. Kết quả thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Loại hình

cơ sở thực phẩm
	Tổng số

cơ sở
	Sè CS ®ưîc thanh, kiÓm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ %

đạt

	1
	Sản xuất, chế biến
	17
	15
	13
	86,6

	2
	Kinh doanh
	19
	19
	19
	100

	3
	Dịch vụ ăn uống
	8
	8
	6
	75

	Cộng 1+2+3 =
	44
	42
	38
	90,5


             Bảng 2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

	TT
	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Số 

lư​îng
	Tỷ lệ % so với số ®ư​îc kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở ®ư​îc thanh tra, kiểm tra
	42
	97,7

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	04
	

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	

	 Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	
	

	
	Tổng số tiền phạt
	
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	 Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	
	

	*
	Số cơ sở bị tư​íc quyền sử dụng GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ l​ưu hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm
	
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	
	

	*
	 Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ l​u hành tài liệu quảng cáo
	
	

	
	Số tài liệu quảng cáo bị đình chỉ l​u hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm như​ng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	4
	9,5


            Bảng 3. Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm
	Sè CS ®ưîc thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	02
	

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	
	02
	

	3
	Điều kiện về con ngư​êi
	
	
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/ công bố hợp quy/ phù hợp quy định ATTP
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lư​îng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	


           Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu

xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2
	Xét nghiệm tại labo
	
	
	

	2.1
	Hoá lý
	
	
	

	2.2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


 III. Nhận xét đánh giá chung:
           Việc chấp hành thực hiện VSAT thực phẩm của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đã thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP, có 02 hộ kiểm tra do thiếu dụng cụ trong sản xuất, 02 hộ chưa đủ điều kiện vệ sinh cơ sở đã bị đoàn kiểm tra của xã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay 

 IV. Đề xuất kiến nghị: 

- Đề nghị cấp trên hỗ trợ phương tiện kiểm tra chất lượng VSATTP cho cơ sở để tạo điều kiện tốt hơn trong công tác kiểm tra.

                                                             Thiệu Cụng, ngày 17 tháng 05 năm 2018
NGƯỜI BÁO CÁO                                               TRƯỞNG TRẠM 

       Đặng Thị Thương                                                    Hoàng Văn linh
	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	
	
	

	3
	Điều kiện về con ngư​ời
	
	
	

	4
	Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/ công bố hợp quy/ phù hợp quy định ATTP
	
	
	

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	7
	Chất lư​ợng sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	
	


           Bảng 4. Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu

xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2
	Xét nghiệm tại labo
	
	
	

	2.1
	Hóa lý
	
	
	

	2.2
	Vi sinh
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


 III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                           Thiệu ......., ngày .... tháng ........  năm 2017
NGƯỜI BÁO CÁO                                                      TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

